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                                          Phần thứ nhất
kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I VÀ năm 2013.
Thay mặt HĐQT công ty ,tôi xin trình bày báo cáo kết quả SXKD nhiệm kỳ I và năm 2013  của công ty CP môi trường và công trình đ« thị Sơn Tây như sau:

I/ Đặc điểm tình hình:

*Thuận lợi: Nhiệm kỳ I ( 2009- 2013) hoạt động SXKD của công ty có  thuận lợi cơ bản đó là được thực hiện cơ chế đặt hàng cung ứng các dịch vụ đô thị trên địa bàn từ năm 2009 đến nay.
Đ­îc sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của các Sở,  ban ngành từ Thành phố đến Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp của TX Sơn Tây, Huyện Phúc Thọ nên địa bàn SXKD luôn ổn định, khối lượng công việc đặt hàng tăng dần hàng năm.

Công tác tài chính thanh quyết toán được các chủ hàng thanh toán kịp thời không có nợ đọng kéo dài.

 Công ty có đội ngũ cán bộ ,công nhân viên có nhiều kinh nghiệm, yêu nghành yêu nghề, đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của công ty.
*Khó khăn: Đây là nhiệm kỳ đầu tiên công ty chuyển từ DNNN sang công ty cổ phần, cùng thời điểm đó Tỉnh Hà Tây được hợp nhất với thành phố Hà nội do đó có một số cơ chế, chính sách , quy trình sản xuất phải thay đổi để hội nhập trong thời gian rất ngắn.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước và thành phố Hà Nội trong những năm gần đây có sự tăng trưởng chậm lại giá cả biến động lớn đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện SXKD của công ty, một số công việc đã được đặt hàng phải giảm tần suất, giãn tiến độ thực hiện. Sự cạnh tranh địa bàn SXKD ngày càng diễn biến phức tạp, yêu cầu chất lượng phục vụ, quy trình kỹ thuật trong sản xuất ngày càng cao.
Công tác xử lý rác từ tháng 6/2013 ô chôn lấp số 03 giai đoạn I đã đầy không thể tiếp tục tiếp nhận rác và bùn thoát nước đô thị để xử lý được đã tác động đến việc vận chuyển rác, bùn vào khu xử lý thiếu chủ động,phụ thuộc vào các đơn vị tiếp nhận, xử lý rác. 
II/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .
1/ Kết quả SXKD nhiệm kỳ I:                                                                                         
BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ I    
                                                                                                                                 ĐVT: Tỷ đồng                                                                                        
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2009


	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012

	
	
	KH
	TH
	Tỷ lệ (%)Kh
	KH
	TH
	Tỷ lệ (%)Kh
	2010/

2009
(%)
	KH
	TH
	Tỷ lệ (%)Kh
	2011/

2010
(%)
	KH
	TH
	Tỷ lệ (%)Kh
	2012/

2011
(%)

	1
	Doanh thu
	25
	32,34
	129%
	38
	46,24
	122%
	143%
	55
	62,09
	113
	134%
	89
	104,6
	118%
	168,5%

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	3,2
	5,7
	178%
	5,7
	8,1
	142%
	142%
	9,0
	11,85
	132%
	146%
	16
	26,23
	164%
	211,4%

	3
	Cổ tức
	13%
	17%
	130%
	17%
	18%
	106%
	106%
	18%
	20%
	111%
	111%
	20%
	22%
	110%
	110%

	4
	Thu nộp Ngân sách 
	0,800
	0,998
	125%
	1,425
	2,025
	142%
	203%
	2,250
	2,963
	132%
	146%
	07
	9,08
	130%
	306%


 2/ Kết quả SXKD Năm 2013:

     Năm 2013 là năm công ty ký được các hợp đồng sớm ngay từ đầu năm, tổng các gói hàng cung cấp dịch vụ công ty đã ký kết với các chủ hàng là: 106.735 triệu đồng. 

        Kết quả hoạt động SXKD năm 2013  thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:
	SỐ TT
	Chỉ tiêu


	§VT
	Kế hoạch 2013
	Thực hiện 2013
	Tỷ lệ%
KH
	2013/2012 (%)

	1
	Tổng doanh thu
	đồng
	112.000.000.000
	115.353.974.591
	103
	110

	2
	Tổng chi phí
	 đồng
	85.000.000.000
	84.293.920.713
	99
	

	3
	L N. trước thuế
	 đồng
	27.000.000.000
	31.060.053.878
	115
	118

	4
	Thu nép NSNN (bao gồm cả  phí VSMT)
	 đồng
	10.000.000.000
	10.970.046.970
	110
	121

	5
	Lợi nhuận sau thuế
	 đồng
	20.250.000.000
	23.295.040.408
	115
	118

	6
	Cổ tức 
	%
	22
	30 (dự kiến)
	136
	136

	
	
	 đồng
	4.172.200.000
	5.628.000.000
	
	

	7
	Thu nhập BQ lao động
	Đồng

ng­êi/th¸ng
	6.300.000
	6.320.000
	100,3
	102



3/ Một số công tác cơ bản đã thực hiện trong nhiệm kỳ I

3.1/ Công tác SXKD:
Trong 5 năm qua HĐQT- ban điều hành đã chủ động trong việc ký kết các hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị với thị xã Sơn Tây, Huyện Phúc thọ, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố Hà Nội và một số các cơ quan đơn vị khác ,do đó công tác điều hành SXKD luôn chủ động tạo điều kiện mở rộng địa bàn sản xuất thu hút thêm lao động. đồng thời xây dựng ,bổ sung ,ban hành nhiều qui chế mới cho phù hợp với thực tế sản xuất ở công ty CP. Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí nên hiệu quả SXKD hàng năm luôn có sự tăng trưởng cao.

         3.2/ Công tác đầu tư mua sắm phương tiện xe cơ giới ,xây dựng cơ bản:
 Căn cứ nhu cầu SXKD trong nhiệm kỳ qua công ty đã đầu tư tổng số 11 phương tiện xe cơ giới và xây dựng sửa chữa một số hạng mục công trình:
+ 03 xe tưới nước rửa đường  
+ 02 xe cuốn ép rác có tải trọng trên 10 tấn 
+ 02 xe cuốn ép rác có tải trọng 05 tấn 

+ 01 xe nâng phục vụ chiếu sáng công cộng 

+ 01 xe con phục vụ hoạt động của công ty 
+ 01xe ủi KOMASU đã qua sử dụng 
+ 01 Máy đào xúc  KOMASU đã qua sử dụng 
+ Nhà ga ra ô tô kết hợp nhà điều hành tại khu xử lý rác 

+ Cải tạo mở rộng nhà làm việc công ty 02 tầng 
+ Sửa chữa, chỉnh trang nhà làm việc công ty 03 tầng 

  Tổng số tiền đầu tư mua sắm phương tiện xe cơ giới  và đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ qua là: 16.143 triệu đồng
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản,mua sắm phương tiện trang thiết bị trong nhiệm kỳ đều được thực hiện theo đúng nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và được báo cáo quyết toán tại ĐHCĐ thường niên hàng năm. Trong quá trình đầu tư đã thực hiện đúng quy trình đầu tư đảm bảo việc công khai minh bạch ,tiết kiệm và đều xuất phát từ yêu cầu SXKD được đưa vào sử dụng ngay phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Năm 2013 theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên sẽ đầu tư mua sắm thêm 02 xe cơ giới và đầu tư xây dựng nhà làm việc kết hợp ga ra ô tô, trên tinh thần tiết kiệm , tiếp thu ý kiến đóng góp của một số cổ đông HĐQT –BGĐ công ty đã thống nhất dừng việc đầu tư xây dựng cơ bản công tr×nh(Nhµ làm việc kết hợp gara « tô tại địa điểm tại số 2 - Phùng Hưng, Ngô QuyÒn)Thay vào đó là cho thực hiện việc sửa chữa phòng họp ( tầng ba) thành phòng làm việc cho các đội sản xuÊt,trang bị thêm thiết bị làm việc cho các đội, các phòng đồng thời dừng mua sắm 02 phương tiện xe cơ giới.
Song trước tình hình phương tiện vận chuyển rác phải đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Sở xây dùng.C«ng ty đã cho sửa chữa  lớn 02 xe chở rác HIN NO đã có thời gian sử dụng từ 06- 09 n¨m.Tæng giá trị đầu tư sửa chữa lớn 02 xe là: 631 triệu đồng

3.3/ Công tác quản lý tài chính.  

HĐQT luôn chú trọng  công tác quản lý tài chính  đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả , bảo toàn và phát triển nguồn vốn.HĐQT chủ động tiếp cận để mở rộng nguồn vốn kinh doanh bằng việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 11,256 tỷ đồng lên 18,760 đồng năm 2011 góp phần chi phí đầu tư  ổn định và mở rộng thị trường phục vụ. HĐQT chú trọng cơ chế quản lý điều hành nguồn vốn và các chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo hướng quản lý chi phí đầu vào hiệu quả, tận thu và tuân thủ đúng chế độ chính sách pháp luật nhà nước quy định.  Đồng thời từng bước hoàn thiện và nâng cao năng lực bộ máy quản lý tài chính có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin tài chính kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ công tác quản trị, phân tích kế hoạch ngắn, trung và dài hạn. 

Vốn chủ sở hữu tháng 10/2008 là: 11,256 tỷ đồng đến tháng 12/2013 là: 59,9 tỷ đồng

Tổng giá trị tài sản của công ty đến ngày 31/12/2013 là: 59,9 tỷ đồng. 
3.4/  Đời sống của CBCNV:
Đời sống CBCNV được cải thiện trên mọi phương diện, điều kiện, môi trường làm việc được quan tâm và đảm bảo chi tiền ăn ca cho người lao động được nâng lên theo thực tế giá cả  thị trường.
Ban hành quy chế tiền lương, thưởng hợp lý kích thích tinh thần và thái độ làm việc của người LĐ tạo điều kiện để Người LĐ yên tâm công tác gắn bó với công ty.
Các chế độ tiền lương, tiền thưởng được chi trả kịp thời,đầy đủ. BHXH,BHYT…. được trích nộp đầy đủ đúng hạn. Thu nhập bình quân của Người lao động hàng năm đều tăng.Người lao động yên tâm khấn khởi tinh thần lao động hăng say luôn phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch đại hội cổ đông đã đề ra.
III/ HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆN KỲ I (2008- 2013)
          1/ Nhân sự hội đồng quản trị:
Đại hội cổ đông lần thứ nhất tháng 9/2008 đã bầu HĐQT khóa I nhiệm kỳ (2008-2013) gồm những ông/ bà sau:

1.Ông Hà ngọc Tản

- Chức danh: Chủ tịch HĐQT

2.Ông Lê văn Thục

- Chức danh:  Phó chủ tịch HĐQT

3.Ông Lê văn Vũ

- Chức danh:  Ủy viên HĐQT

4.Ông Nguyễn hồng Điệp
- Chức danh:  Ủy viên HĐQT

5.Bà Phùng thị Nhường
- Chức danh:  Ủy viên HĐQT

Đến tháng 04/2012 tại ĐHCĐ thường niên năm 2012  do có sự thay đổi về Người đại diện vốn nhà nước tại công ty đại hội đã chấp thuận cho bà Phùng thị Nhường được từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT đồng thời bầu bổ sung Ông Nguyễn xuân Huynh –Phó tổng giám đốc công ty URENCO Hà Nội là Người đại diện vốn nhà nước tại công ty làm thành viên HĐQT.
2/ Duy trì chế độ làm việc HĐQT

 Trong nhiệm kỳ HĐQT đã bảo đảm duy trì chế độ họp hàng tháng, thực hiện tốt chế độ dân chủ trong các cuộc họp, kịp thời bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ SXKD.

Đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự,thủ tục theo quy định của điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết,trách nhiệm cao và thực hiện tốt quyền,nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ.

HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của ban điều hành để đảm bảo bộ máy hoạt động của công ty vận hành theo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Trong nhiệm kỳ I HĐQT đã tiến hành họp 104 phiên, ban hành 48 nghị quyết và ra 45 thông báo kết luận của HĐQT.
3/ Công tác tổ chức bộ máy quản lý:
Xác định nguồn nhân lực con Người là nguồn sức mạnh tạo nên thành công trong hoạt động SXKD,xây dựng nên hình ảnh,thương hiệu cho công ty.HĐQT đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong cơ chế thị trường .

Tổ chức kiện toàn lại 03 phòng chức năng, thành lập một tổ quản lý chất lượng đồng thời sắp xếp lại ,thành lập thêm một số đội sản xuất cho phù hợp với địa bàn SXKD. Thực hiện việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.
+ Bổ nhiệm mới 03 trưởng phòng, 05 phó phòng và 04 đội trưởng,08 đội phó
+ Bổ nhiệm 01 phó giám đốc công ty.

+ Bổ nhiệm lại 04 đội trưởng ,03 đội phó
+ Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho phát triển nhiệm kỳ II

4/ Quản lý cổ đông. 

Năm 2013 có  một số biến động về số lượng C Đ và giao dịch mua bán, chuyển nhượng CP. Năm  2012  có 345 cổ đông , hiện nay có 323  cổ đông nắm giữ 1.876.000 cổ phần vốn điều lệ công ty. 
Toàn bộ các chuyển nhượng cổ phần đều được công ty và trung tâm chứng khoáng Hoàng Gia làm thủ tục đầy đủ, việc chi trả cổ tức cho các cổ đông được thực hiện theo đúng nghị quyết của HĐQT và đảm bảo thuận tiện cho các cổ đông.
	TT
	Nhóm cổ đông
	Sè C§
	Số lượng CP sở hữu
	Tỷ lệ %/vốn

	1
	CĐ nhà nước (URENCO Hà Nội)
	01
	485.893
	25,9

	2
	C§ là tổ chức
	01
	9.800
	0,5

	3
	CĐ là nhà đầu tư cỏ nhõn
	321
	1.380.307
	73,5

	4
	Tổng cộng
	323
	1.876.000
	100


5/ Những tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua:

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đã tạo dựng được nền móng cho sự phát triển bền vững trong những năm tới, HĐQT vẫn nhận thấy một số tồn tại sau đây:
· Chưa xây dựng được chiến lược phát triển công ty trung và dài hạn.
· Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về qui mô và chất lượng.

· Cơ chế quản lý còn  chưa thực sự nhạy bén theo cơ chế thị trường.

Đội ngũ cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất có một bộ phận trình độ,tay nghề còn hạn chế còn thiếu chủ động trong SXKD vì vậy chất lượng dịch vụ phục vụ chưa thực sự được nâng lên đáp ứng yêu cầu.
     * Đánh giá chung: 
Hơn 5 năm qua, tuy là nhiệm kỳ đầu tiên chưa có nhiều kinh nghiệm ,trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động không thuận. Đặc biệt là sự biến động ngày một tăng của giá cả đầu vào, yêu cầu chất lượng phục vụ,quy trình kỹ thuật ngày một đòi hỏi nâng cao, sự cạnh tranh diễn biến phức tạp. Song với sự nỗ lực vượt bậc trong điều hành SXKD của HĐQT, Ban điều hành cộng với sự đoàn kết trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên chức toàn công ty đã đem lại thành quả rất đáng khich lệ, đó là sự thành công lớn sau cổ phần mà đại hội chúng ta cần ghi nhận là:Ổn định phát triển SXKD có hiệu quả cao,bảo toàn và phát triển vốn,bảo đảm cổ tức cho cổ đông, thu nộp ngân sách nhà nước và đời sống cán bộ công nhân viên chức , tạo thế lực mới, tạo tiền đề thuận lợi cho phát triển SXKD các năm tiếp theo và nhiệm kỳ II.
Phần thứ hai

             Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ II

*Thuận lợi: Nhiệm kỳ II công ty có thuận lợi cơ bản đó là đội ngũ cán bộ quản lý, ban điều hành đã có kinh nghiệm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.
Đội ngũ công nhân viên đa số có kinh nghiệm, yêu nghành nghề và giàu nhiệt huyết vì sự phát triển của công ty.

Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ SXKD tương đối đầy đủ, chất lượng  tốt.

Năng lực tài chính của công ty đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu phục vụ SXKD thường xuyên và đầu tư cho nhu cầu phát triển mở rộng SXKD.

Công ty có sự tín nhiệm tốt đối với các chủ đầu tư.
*Khó khăn: Nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn trong những năm tới,khối lượng đặt hàng cung ứng dịch vụ của các chủ hàng giảm, một số công việc thực hiện phải tự thu để bù chi nên có khi phải bù lỗ để đáp ứng yêu cầu của các chủ hàng
Yêu cầu tuân thủ đúng quy trình công nghệ,kỹ thuật ngày một khắt khe nên việc tổ chức SXKD sẽ phức tạp hơn, yêu cầu  về chất lượng ngày càng cao ,các yếu tố chi phí cho SXKD liên tục có chiều hướng tăng, trong khi đó phải tiết giảm tần suất, tiết giảm đơn giá năm 2013 là (từ 3% đến 5% ).Năm 2014 là(từ 5% đến 10%) .
Việc xử lý rác phụ thuộc vào các đơn vị khác,hạ tầng phục vụ xử lý bùn thoát nước chưa được đầu tư nên rất khó khăn cho việc thực hiện các công việc đã được đặt hàng.

Cơ chế đặt hàng được chuyển sang đấu thầu từ năm 2015 dẫn đến sự cạnh tranh phức tạp, địa bàn SXKD khó ổn định.Đặc biệt có sự chuyển giao cán bộ lãnh đạo giữa nhiệm kỳ I và nhiệm kỳ II sẽ tác động không nhỏ đến chủ hàng cũng như tâm lý của cán bộ CNVC trực tiếp sản xuất.

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
Năm 2014 Công ty ký hợp đồng đặt hàng với TX Sơn Tây, huyện Phúc Thọ và Ban duy tu - TP Hà Nội với tổng số tiền đặt hàng là: 99.193 triệu ®ång.(đã bao gồm thuế VAT 10%) bằng 92% đặt hàng năm 2013(kể cả thu phí VSMT 7,9 tỷ đồng)
- Giá trị đặt hàng năm 2014 của Thị xã Sơn Tây giảm 15%; Huyện Phúc Thọ giảm 14% so với năm 2013.
 1/ Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu
	STT
	Nội dung
	§VT
	Kế hoạch
	TL% so với TH 2013

	1
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	96
	83%

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	18
	58%

	3
	Thu nộp NS nhà nước 
	Tỷ đồng
	3,96
	                50%

	4
	Cổ tức chi trả
	%/vốn
	20
	66%

	5
	Thu nhập BQ/LĐ/người/tháng
	Nghìn đồng
	5.700
	90%

	6
	Trích thưởng ban điều hành

( Trích từ lợi nhuận sau thuế )
	Tỷ lệ%
	05%
	100%


 2/ Giải pháp tổ chức thực hiện.

       - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng và các đội sản xuất trong công ty. 

      - Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, tay nghề của công nhân. Nâng cao năng lực chuyên môn trong các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng chuyên môn hóa.

       -Xây dựng và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện SXKD,khai thỏc,sử dụng, giữ gìn tốt phương tiện xe cơ giới để  tiết kiệm tối đa chi phí.

- Có cơ chế chính sách khen thưởng thoả đáng đối với những tập thể cá nhân có nhiều cố gắng tích cực, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng lao động .
- Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để sẵn sàng tham gia đấu thầu các gói hàng trong năm 2014 và năm 2015.
       3/  Đầu tư

  Căn cứ hiện trạng phương tiện trang thiết bị và khối l­ợng công việc đặt hàng năm 2014 để đáp ứng yêu cầu theo quy trình kỹ thuật dự kiến đầu tư năm 2014 như sau:
- Mua 01 xe tưới nước rửa đường dung tích 20 m3  phục vụ việc tưới rửa đường, tưới cây dải phân cách.
- Mua 01 xe quấn ép rác có dung tích 14m3 phục vụ vận chuyển rác thay thế dần cho một số xe nhỏ có thời gian sử dụng trên 10 năm . 

- Trang bị thêm một số phương tiện khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý và các chủ hàng khi cần thiết. 
4/ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Ban kiểm soát  xem xét đề nghị HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín, đủ điều kiện theo quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2014.

II. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ II ( 2014-2018)
* Mục tiêu và định hướng phát triển:
- Phải ổn định SXKD và xây dựng chiến lược phát triển công ty, bảo toàn và phát triển vốn ,phấn đấu tăng vốn điều lệ  lên trên 20 tỷ đồng.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, giữ vững thương hiệu, địa bàn sản xuất công ty.

- Doanh thu phấn đấu đến năm 2018 đạt trên 130 tỷ đồng.

- Cổ tức hàng năm  không thấp hơn 02 lần mức lãi suất tiền gửi bình quân liên ngân hàng ( thời hạn 12 tháng)

- Khai thác sử dụng có hiệu quả phương tiện, trang thiết bị hiện có,đầu tư trang bị thêm cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu SXKD đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh theo yêu cầu của các chủ hàng.

- Bảo đảm tốt lợi ích của nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho Người lao động.
    
* Một số Giải pháp cơ bản tổ chức thực hiện.

1/ Kiện toàn lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo,các phòng chuyên môn, các đội sản xuất,bổ sung,sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT , xây dựng các quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ điều hành SXKD.
 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo từng lĩnh vực cho thành viên HĐQT để giúp HĐQT nắm vững tình hình có định hướng, quyết định đúng đắn.
2. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ , công nhân lao động theo nghị quyết chuyên đề của HĐQT khóa I chuẩn bị tốt nhất nguồn nhân lực sẵn sàng thực hiện công tác đấu thầu cung ứng các dịch vụ trên địa bàn Thành phố .

   
3. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để  tham gia đấu thÇu,®Æt hàng các gói hàng SXKD những năm tiếp theo.
    
4. Tích cực nghiên cứu tìm tòi để mở rộng phát triển thêm ngành nghề mới hoặc liên danh với các đối tác, các cổ đông có đủ năng lực để cùng nhau đầu tư, xây dựng cơ sở, vật chất phục vụ trực tiếp hoạt động của công ty như khu xử lý phế thải thoát nước, dự án xử lý rác theo công nghệ tiên tiến chủ động trong SXKD. 
     
5. Chủ động xây dựng tốt các mối quan hệ với các cấp, các ngành, chính quyền, đoàn thể các địa phương, các cơ quan đơn vị trong và ngoài thành phố tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức hoạt động SXKD có hiệu quả cao trong toàn nhiệm kỳ. Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho Người LĐ, cổ tức cho các cổ đông, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thu nộp đầy đủ NSNN theo đúng qui định. 

Phát huy những kết quả SXKD đã đạt được trong nhiệm kỳ I, và  nhất là kết quả SXKD năm 2013. Đại hội tin tưởng HĐQT khóa II sẽ nỗ lực phấn đấu phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để nhiệm kỳ II công ty có bước phát triển vượt bậc hơn nữa./.

	Nơi nhận:

     - Các cổ đông CT.

     - Lưu VT.
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TÓM TắT KẾT QUẢ SXKD NHIỆM KỲ I và NĂM 2013

 KẾ HOẠCH  NHIỆM KỲ II (2014 – 2018)


                                
 Phần thứ nhất
kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ I VÀ năm 2013.

                        I/ Đặc điểm tình hình:
*Thuận lợi: Nhiệm kỳ I ( 2009- 2013) hoạt động SXKD của công ty có  thuận lợi cơ bản đó là được thực hiện cơ chế đặt hàng trên địa bàn từ năm 2009 đến nay.
Đ­îc sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của các Sở,  ban ngành từ Thành phố đến Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của TX Sơn Tây, Huyện Phúc Thọ 
 Công ty có đội ngũ cán bộ ,công nhân viên có nhiều kinh nghiệm, yêu nghành yêu nghề, đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của công ty.
*Khó khăn: Đây là nhiệm kỳ đầu công ty chuyển từ DNNN sang công ty cổ phần, 
Giá cả thị trường có nhiều biến động lớn đã tác động trực tiếp đến việc thực hiện SXKD, yêu cầu chất lượng, quy trình kỹ thuật trong sản xuất ngày càng cao
II/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .
1/ Kết quả SXKD nhiệm kỳ I:
     Trong nhiệm kỳ qua công ty luôn hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ hàng năm đã đề ra. Doanh thu năm 2009 là 32,34 tỷ đồng, đến năm 2013 là 115,35 tỷ đồng. Tỷ lệ tăng bình quân 5 năm là 139%. Lợi nhuận trước thuế 2009 là 5,7 tỷ đồng đến 2013 là 31,06 tỷ đồng. Mức trả cổ tức cho cổ đông 2009 là 17% đến 2013 là 30% ( bình quân 5 năm là 21,4%)
Vốn điều lệ tháng 10/ 2008 là 11,256 tỷ đồng đến nay là 18,760 tỷ đồng.
Giá trị tài sản công ty đến 31/12/2013 là 59,9 tỷ đồng.

           2/ Kết quả SXKD Năm 2013:

     Năm 2013  tổng các gói hàng cung cấp dịch vụ công ty đã ký kết với các chủ hàng là: 106.735 triệu đồng.
     Kết quả SXKD  thể hiện ở các chỉ tiêu chính như sau:
Doanh thu đạt 115,353 tỷ đồng bằng 103% KH, lợi nhuận trước thuế là 31,06 tỷ đồng bằng 115% KH, thu nộp NSNN đạt 10,970 tỷ đồng bằng 110% KH.

 Cổ tức dự kiến chi là 30% bằng 136% KH
           3/ Một số công tác cơ bản đã thực hiện trong nhiệm kỳ I

3.1/ Công tác SXKD:
Trong 5 năm qua HĐQT- ban điều hành đã chủ động trong việc ký kết các hợp đồng đặt hàng cung cấp các dịch vụ đô thị, mở rộng địa bàn sản xuất thu hút thêm lao động. đồng thời xây dựng ,bổ sung ,ban hành nhiều qui chế mới cho phù hợp với thực tế sản xuất ở công ty CP. Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí nên hiệu quả SXKD hàng năm luôn có sự tăng trưởng cao.

         3.2/ Công tác đầu tư mua sắm phương tiện xe cơ giới ,xây dựng cơ bản:

 Căn cứ nhu cầu SXKD trong nhiệm kỳ qua công ty đã đầu tư tổng số 11 phương tiện xe cơ giới và xây dựng sửa chữa một số hạng mục công trình:

  Tổng số tiền đầu tư mua sắm phương tiện xe cơ giới  và đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ qua là: 16,143 tỷ đồng
3.3/  Đời sống của CBCNV:
Các chế độ tiền lương, tiền thưởng của CBCNV được chi trả kịp thời,đầy đủ. BHXH,BHYT…. được trích nộp đúng hạn. Thu nhập bình quân của Người lao động hàng năm đều tăng.Người lao động yên tâm khấn khởi  luôn phấn đấu thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch đại hội cổ đông đã đề ra.Thu nhập bình quân lao động năm 2013 đạt 6.320 nghìn đồng/ Người/ tháng bằng 100,3% KH
    III/ HOẠT ĐỘNG HĐQT NHIỆN KỲ I (2008- 2013)
                1/ Nhân sự hội đồng quản trị:
Đại hội cổ đông lần thứ nhất tháng 9/2008 đã bầu HĐQT khóa I nhiệm kỳ (2008-2013) gồm 05 thành viên.
Đến tháng 04/2012 tại ĐHCĐ   do có sự thay đổi về Người đại diện vốn nhà nước  đại hội đã chấp thuận cho bà Phùng thị Nhường được từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung Ông Nguyễn xuân Huynh –Phó tổng giám đốc công ty URENCO Hà Nội là Người đại diện vốn nhà nước tại công ty làm thành viên HĐQT.
2/ Duy trì chế độ làm việc HĐQT

 Trong nhiệm kỳ HĐQT đã bảo đảm duy trì chế độ họp hàng tháng, thực hiện tốt chế độ dân chủ trong các cuộc họp, kịp thời bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh phục vụ SXKD.

Đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng trình tự,thủ tục theo quy định của điều lệ công ty và luật doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ I HĐQT đã tiến hành họp 104 phiên, ban hành 48 nghị quyết và ra 45 thông báo kết luận của HĐQT.
3/ Công tác tổ chức bộ máy quản lý:
Tổ chức kiện toàn lại 03 phòng chức năng, thành lập một tổ quản lý chất lượng đồng thời sắp xếp lại ,thành lập thêm một số đội sản xuất cho phù hợp với địa bàn SXKD. Thực hiện việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.
+ Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho phát triển nhiệm kỳ II

         4/ Quản lý cổ đông. 

     Năm 2013 có  một số biến động về số lượng C Đ và giao dịch mua bán, chuyển nhượng CP. Năm  2012  có 345 cổ đông , hiện nay có 325  cổ đông nắm giữ 1.876.000 cổ phần vốn  điều lệ công ty. Trong đó CĐ Nhà Nước  01 CĐ sở hữu   25,9% vốn  CĐ là tổ chức 01 CĐ sở hữu  0,52 % vốn.  CĐ là CBCNV trực tiếp làm việc tại công ty  311  CĐ  sở hữu 49,23% Vốn ,  CĐ là nhà đầu tư  không trực tiếp làm việc tại công ty có  10 CĐ  sở hữu  24,34% Vốn.  
5/ Những tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua:

Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ và đã tạo dựng được nền móng cho sự phát triển bền vững trong những năm tới, HĐQT vẫn nhận thấy một số tồn tại sau :
· Chưa xây dựng được chiến lược phát triển công ty trung và dài hạn.
· Nguồn nhân lực tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn thiếu và chưa theo kịp yêu cầu phát triển về qui mô và chất lượng.

· Cơ chế quản lý còn  chưa thực sự nhạy bén theo cơ chế thị trường.

     * Đánh giá chung: 
Hơn 5 năm qua, tuy là nhiệm kỳ đầu tiên chưa có nhiều kinh nghiệm ,trong điều kiện kinh tế xã hội có nhiều biến động không thuận. Đặc biệt là sự biến động ngày một tăng của giá cả đầu vào, yêu cầu chất lượng phục vụ,quy trình kỹ thuật ngày một đòi hỏi nâng cao, sự cạnh tranh diễn biến phức tạp. Song với sự nỗ lực vượt bậc trong điều hành SXKD của HĐQT, Ban điều hành cộng với sự đoàn kết trách nhiệm của tập thể cán bộ công nhân viên chức toàn công ty đã đem lại thành quả rất đáng khich lệ, đó là sự thành công lớn sau cổ phần mà đại hội chúng ta cần ghi nhận là:Ổn định phát triển SXKD có hiệu quả cao,bảo toàn và phát triển vốn,bảo đảm cổ tức cho cổ đông, thu nộp ngân sách nhà nước và đời sống cán bộ công nhân viên chức , tạo thế lực mới thuận lợi cho phát triển SXKD nhiệm kỳ II.

Phần thứ hai

             Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ II

I/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014
Năm 2014 Công ty ký hợp đồng đặt hµngvíi tổng số tiền là: 99.193 tỷ ®ång.(đã bao gồm thuế VAT 10%) bằng 92% đặt hàng năm 2013(kể cả thu phí VSMT 7,9 tỷ đồng)
                   1/ Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 
Doanh thu phấn đấu đạt 96 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế      18 tỷ đồng.

Thu nộp ngân sách NN   04 tỷ đồng
Cổ tức chi trả cổ đông     20%/ vốn.
 2/ Giải pháp tổ chức thực hiện.

       - Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng và các đội sản xuất trong công ty. 

       -Xây dựng và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp điều kiện SXKD,khai thỏc,sử dụng, giữ gìn tốt phương tiện xe cơ giới để  tiết kiệm tối đa chi phí.

- Có cơ chế chính sách khen thưởng thoả đáng đối với những tập thể,cá nhân có nhiều cố gắng tích cực, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng lao động .
- Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để sẵn sàng tham gia đấu thầu các gói hàng trong năm 2014 và năm 2015.
II. Định hướng hoạt động nhiệm kỳ II ( 2014-2018)
* Mục tiêu và định hướng phát triển:

- Phải ổn định SXKD và xây dựng chiến lược phát triển công ty, bảo toàn và phát triển vốn ,phấn đấu tăng vốn điều lệ  lên trên 20 tỷ đồng.

- Nâng cao chất lượng phục vụ, dịch vụ, giữ vững thương hiệu, địa bàn sản xuất công ty. Doanh thu phấn đấu đến năm 2018 đạt trên 130 tỷ đồng.

- Cổ tức hàng năm  không thấp hơn 02 lần mức lãi suất tiền gửi bình quân liên ngân hàng ( thời hạn 12 tháng)

- Khai thác sử dụng có hiệu quả phương tiện, trang thiết bị hiện có,đầu tư trang bị thêm cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu SXKD đảm bảo đủ năng lực cạnh tranh theo yêu cầu của các chủ hàng.

- Bảo đảm tốt lợi ích của nhà nước, lợi ích của cổ đông và đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho Người lao động.

           * Một số Giải pháp cơ bản tổ chức thực hiện.

1/ Kiện toàn lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo,các phòng, các đội ,bổ sung,sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT , xây dựng các quy chế quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ điều hành SXKD.
2. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực cán bộ , công nhân lao động theo nghị quyết chuyên đề của HĐQT khóa I.
   
3. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để  tham gia đấu thÇu,®Æt hàng các gói hàng SXKD những năm tiếp theo.
    
4. Tích cực nghiên cứu tìm tòi để mở rộng phát triển thêm ngành nghề mới hoặc liên danh với các đối tác, các cổ đông có đủ năng lực để cùng nhau đầu tư , dự án xử lý rác, xử lý bùn thoát nước theo công nghệ tiên tiến chủ động trong SXKD.       
5.. Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho Người LĐ, cổ tức cho các cổ đông, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, thu nộp đầy đủ NSNN theo đúng qui định. 

Phát huy những kết quả SXKD đã đạt được trong nhiệm kỳ I, và  nhất là kết quả SXKD năm 2013. Đại hội tin tưởng HĐQT khóa II sẽ nỗ lực phấn đấu để nhiệm kỳ II công ty có bước phát triển vượt bậc hơn nữa./.

	Nơi nhận:

     - Các cổ đông CT.

     - Lưu VT.
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